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T i ê u  c h u È n  Q u ố c  g i a TCVN 5127 : 1990 

 

                                 

 

Rung cục bộ −−−− Giá trị cho phép và phương pháp đánh giá 

Local vibrations − Permissible values and method of evaluation 

 
 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho rung cục bộ truyền lên tay người khi lao động sản xuất, qui định giá trị 

cho phép và phương pháp đánh giá khi kiểm tra điều kiện an toàn lao động. 

  

1   Khái niệm chung 

1.1   Đánh giá rung cục bộ cần được tiến hành trong dải tần số từ 5,6 đến 1400 Hz. 

1.2   Thông số để đánh giá là giá trị trung bình bình phương của vận tốc hoặc gia tốc rung và thời 

gian tác động rung. 

1.3   Đánh giá rung cục bộ phải được tiến hành theo 3 phương x, y, z của hệ trục toạ độ vuông góc 

trong đó: trục x phải trùng với trục hình học của vùng bao nguồn rung, trục z là trục cánh tay và trục 

y vuông góc với mặt phẳng tạo bởi trục x và trục z (xem hình vẽ). 
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1.4   Giá trị rung cho phép có hiệu lực đối với cả hai tay, cũng như đối với một trong 3 phương x, y, z 

2   Phương pháp đánh giá rung 

2.1   Đánh giá tác động của rung cần được tiến hành theo một trong các phương pháp sau: 

− đánh giá phổ rung 

− đánh giá tích phân theo tần số 

− đánh giá bằng “lượng rung”. 

2.2   Khi dùng phương pháp phổ thông số để đánh giá là giá trị trung bình bình phương của vận tốc 

hoặc gia tốc rung trong dải tần số ốc ta. 

2.3   Đánh giá rung bằng phương pháp tích phân cần tiến hành theo giá trị trung bình hiệu chỉnh 

(ứng với thời gian tác động), được xác định theo công thức: 

∑
=

=
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tbk

~~a  

ki
a~    -    giá trị hiệu chỉnh của thông số rung trong khoảng thời gian i. 

m  -  số lần đo thông số rung trong những khoảng thời gian bằng nhau (ví dụ 1 phút) 

2.4   Giá trị hiệu chỉnh của thông số rung trong các dải tần số được xác định theo công thức: 

∑
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koj
~a  -  giá trị hiệu chỉnh của thông số rung trong dải tần số ốc ta j. 

j = 8  -  số lượng ốc ta trong dải tần số từ 5,6 đến 1400 Hz. 

Giá trị hiệu chỉnh của thông số rung trong dải tần số ốc ta j được xác định theo công thức : 

jkojakoja ~~ =  

oja
~  -  giá trị trung bình bình phương của thông số rung trong dải tần số ốc ta j. 

jk    -  hệ số đánh giá của bộ lọc để đo rung theo tần số trung bình nhân của dải ốc ta j (xem 

Bảng 1). 

2.5   Giá trị hiệu chỉnh của vận tốc và gia tốc rung có thể đo được trực tiếp bằng bộ lọc hiệu chỉnh, làm 

việc phù hợp với Bảng 1. 

 

 



                                                                                                                         TCVN 5127 : 1990 
 

 7 

Bảng 1 

Hệ số đánh giá jk  Số hiệu dải ốc ta Tần số trung bình nhân của dải ốc ta 

Hz 

Gia tốc rung Vận tốc rung 

1 8 1 0,5 

2 16 1 1 

3 31,5 0,5 1 

4 63 0,25 1 

5 125 0,125 1 

6 250 0,063 1 

7 500 0,032 1 

8 1000 0,016 1 

2.6   Khi đánh giá bằng “lượng rung” phải xác định giá trị hiệu chỉnh tương đương tdka theo công 

thức: 

t

D
tdka =  

trong đó D là “lượng rung” được xác định theo công thức: 

dt(t)aD

t

0

2
k∫=  

(t)a k  -  giá trị tức thời của thông số rung ở thời điểm t, nhận được nhờ bộ lọc hiệu chỉnh. 

t   -   thời gian tác động rung trong một ca làm việc. 

3   Giá trị cho phép 

3.1   Giá trị trung bình bình phương của vận tốc và gia tốc rung trong các dải tần số ốc ta không 

được vượt quá những giá trị được nêu trong Bảng 2. 
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Bảng 2 

Giá trị cho phép của thông số chuẩn Tần số trung bình nhân của dải 

ốc ta, Hz Theo gia tốc rung m/s2 Theo vận tốc m/s.10-2 

8 1,4 2,8 

16 1,4 1,4 

31,5 2,7 1,4 

63 5,4 1,4 

125 10,7 1,4 

250 21,3 1,4 

500 42,5 1,4 

1000 85,0 1,4 

3.2   Giá trị trung bình bình phương hiệu chỉnh cho phép của vận tốc và gia tốc rung trong mỗi dải 

tần số ốc ta phụ thuộc vào thời gian tác động rung, được nêu trong Bảng 3. 

Bảng 3 

Giá trị cho phép Thời gian tác động, phút 

Gia tốc rung, m/s2 Vận tốc rung m/s.10-2 

480 1,4 1,4 

240 2,0 2,0 

120 2,8 2,8 

60 3,9 3,9 

30 5,6 5,6 

3.3   Đối với rung ở những tần số khác, khi thời gian tác động rung trong khoảng 480 phút, giá trị 

trung bình bình phương hiệu chỉnh cho phép của vận tốc rung bằng 4.10-2m/s, còn của gia tốc rung 

bằng 4 m/s2. 

3.4   Quan hệ giữa giá trị trung bình bình phương hiệu chỉnh cho phép của thông số rung và thời 

gian tác động rung theo công thức: 

t

480
koakta ~~ =  

kta
~   -   giá trị cho phép của thông số rung ứng với thời gian t. 

koa
~    -   giá trị cho phép của thông số rung ứng với thời gian  t = 480 phút. 



                                                                                                                         TCVN 5127 : 1990 
 

 9 

t   -    thời gian tác động rung thực tế. 

Chú thích: Giá trị trung bình bình phương hiệu chỉnh lớn nhất của thông số rung không được vượt quá giá trị cho 

phép ứng với  t = 30 phút (theo Bảng 3). 

3.5   Khi tác động rung trong thời gian một ca làm việc có sự gián đoạn thường xuyên thì thì phải tăng 

giá trị cho phép của thông số rung bằng cách nhân với hệ số cho trong bảng 4. 

Bảng 4 

Tổng thời gian gián đoạn của tác động rung trong 

1 giờ của ca làm việc, phút 

Hệ số điều chỉnh 

Đến 20 1 

Trên 20 đến 30 2 

Trên 30 đến 40 3 

Trên 40 4 

 

 

 


